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Qua nhuộm hoá mô miễn dịch, chúng tôi đã phân 
biệt được những trường hợp phức tạp, như khó phân 
biệt giữa u nghịch mầm, u túi noãn hoàng, UTBM bào 
thai. Với các trường hợp u túi noãn hoàng thể đặc 
không có cấu trúc xoang, trên tiêu bản nhuộm HE rất 
khó phân biệt với u nghịch mầm. Trong 17 trường hợp 
u túi noãn hoàng được chẩn đoán trước khi nhuộm 
HMMD có 6 trường hợp tế bào xếp theo kiểu đặc trong 
đó 4 trường hợp dương tính với CD117. Cả 4 trường 
hợp này sau khi có kết quả nhuộm HMMD được xếp 
vào u nghịch mầm. Trong 5 trường hợp carcinom thể 
bào thai có 1 trường hợp dương tính với CD117 và 
cũng được xếp vào nhóm u nghịch mầm sau nhuộm 
HMMD. Theo Liu u túi noãn hoàng và carcinom thể 
bào thai âm tính với CD117, vì vậy một số trường hợp 
khó chẩn đoán trên tiêu bản nhuộm HE thường quy, 
nên nhuộm HMMD với CD117 để phân biệt.  

Chẩn đoán chính xác các thể mô học của u tế bào 
mầm buồng trứng rất quan trọng đối với bác sỹ lâm 
sàng, do chúng có tiên lượng khác nhau, độ nhạy với 
hoá chất khác nhau. Chẩn đoán chính xác loại mô 
học sẽ giúp cho bác sỹ lâm sàng có một phác đồ điều 
trị đúng đắn cho từng loại. U nghịch mầm có tiên 
lượng tốt hơn so với các loại khác, nhưng hay có xu 
hướng phát triển ở cả hai bên buồng trứng nên khi mổ 
phải kiểm tra, sinh thiết buồng trứng đối bên để quyết 
định có nên cắt cả hai phần phụ không. Điều nay rất 
quan trọng đối với những bệnh nhân chưa sinh con. U 
túi noãn hoàng, UTBM bào thai rất ác tính, độ nhạy 
với hoá chất ít hơn các loại khác những bệnh nhân 
này phải được điều trị phẫu thuật và hoá chất càng 
sớm càng tốt, theo dõi sát sau điều trị.  

4. Mối liên quan giữa loại mô học và giai đoạn 
bệnh. 

Có 70% bệnh nhân u nghịch mầm ở giai đoạn I, 
số bệnh nhân u nghịch mầm giai đoạn II, III, IV chỉ 
chiếm tỷ lệ 30%. U quái không thuần thục cũng có tỷ 
lệ bệnh nhân giai đoạn I là 84,4%. U túi noãn hoàng 
tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn I là 46%, giai đoạn II, III, IV 
là 54%. Ung thư biểu mô bào thai 100% bệnh nhân 
được phát hiện ở giai đoạn II, III, IV. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p = 0,004. 

Theo chúng tôi được biết, đã có nhiều nghiên cứu 
về mô học và giai đoạn u tế bào mầm ác tinh buồng 
trứng nhưng chưa có tác giả nào mô tả mối liên quan 

giữa hai yếu tố này, như nghiên cứu của Koj Z, 
Urbanski K về u quái không trưởng thành 72,7% 
trường hợp giai đoạn I, nghiên cứu của Norris HJ trên 
58 bệnh nhân u quái không trưởng thành, tỷ lệ giai 
đoạn I là 70%. Về u nghịch mầm Ayhan A nghiên cứu 
trên 45 bệnh nhân, tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn I cũng 
rất cao (67%). Theo Valentine, u nghịch mầm thường 
phát triển chậm, ngược lại u túi noãn hoàng có xu 
hướng phát triển nhanh, lan rộng hơn [7].  

Kết luận 
Qua nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học 80 trường 

hợp u tế bào mầm ác tính buồng trứng, chúng tôi rút 
ra một số kết luận sau: 

- Loại mô học hay gặp nhất là u quái không trưởng 
thành (56,2%). 

- Mô học liên quan có ý nghĩa với giai đoạn bệnh (p 
= 0,004). U nghịch mầm, u quái không trưởng thành 
gặp nhiều hơn ở giai đoạn I với tỷ lệ là 70% và 84,4%.  

- U túi noãn hoàng gặp nhiều ở giai đoạn II, III, IV 
với tỷ lệ là 23%, 15,5%, 15,5%. UTBM bào thai cũng 
gặp nhiều ở giai đoạn II, III, IV với tỷ lệ 25%, 50%, 
25%. 
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Kết quả tạo hình khuyết da trên mặt và đầu bằng vạt tại chỗ 

 
Phạm Cao Kiêm  

Bệnh viện Da Liễu Trung Ương  

Tóm tắt 
Mục tiêu: đánh giá hiệu quả điều trị các khuyết 

da trên mặt và đầu có kích thước trung bình bằng vạt 
tại chỗ.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu 
mô tả cắt ngang trên 36 bệnh nhân với 36 khuyết da 
đầu và mặt. 

Kết quả: tốt 18 (54,5%), khá 10 (30,3%), trung 
bình 2 (6,1%), kém 3 (9,1%).  

Kết luận: vạt tại chỗ là chất liệu tốt để tạo hình 
khuyết da trên mặt và đầu. 

Từ khoá: vạt tại chỗ, khuyết da, đầu mặt. 
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Summary 
Objectives: to evaluate the results of the local 

flaps which were used to cover defects with normal 
size on the face and head.  

Patients and methods: in this a descriptive, cross-
sectional study, 36 defects on the head and face 
were covered by local flaps. 

Results: The results are excelent in 18 (54%), 
good at 10 (30.3%), normal in 2 (6.1%) and bad in 3 
(9.1%) patients.  

Conclusion: the local flaps are good for 
reconstructing defects with normal size on the face 
and head. 

 Key words: local flap, defect, head face. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việc điều trị ung thư tế bào đáy bằng phẫu thuật 

Mohs đã để lại một khuyết tổ chức cần tạo hình để 
phục hồi chức năng và thẩm mỹ. Để khắc phục 
khuyết tổ chức này có nhiều phương pháp phẫu thuật. 
Nhưng, từ phương pháp đơn giản như ghép da tự do 
(có nhựơc điểm là khó làm đầy khuyết hổng, màu sắc 
da ghép không những không phù hợp mà còn gây co 
kéo) đến các vạt da lấy từ xa, kể cả vạt ghép vi phẫu 
(tốn nhiều thời gian, hoặc đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu, lại 
không đáng phải làm khi các khuyết hổng nhỏ và 
vừa) đều không phù hợp khi đại đa số các khuyết tổ 
chức sau phẫu thuật Mohs có kích thước trung bình 
trở xuống. 

Vậy tạo hình bằng tổ chức tại chỗ có phải là biện 
pháp tốt để tạo hình các khuyết tổ chức có kích thước 
trung bình trở xuống ở trên mặt không?.  

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả các phương pháp tạo 
hình bằng tổ chức tại chỗ sau điều trị ung thư tế bào 
đáy bằng phẫu thuật Mohs. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân được tạo 

hình bằng tổ chức tại chỗ tại Viện Da Liễu Quốc Gia 
từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 9 năm 2006. 

1.1. Nhóm hồi cứu:  
Tiêu chuẩn lựa chọn: Hồ sơ có đầy đủ thông tin 

cần thiết về tạo hình bằng tổ chức tại chỗ. 
1.2. Nhóm tiến cứu:  
Tiêu chuẩn lựa chọn: Có chỉ định tạo hình bằng 

vạt tổ chức tại chỗ. 
Bệnh nhân đồng ý tạo hình bằng tổ chức tại chỗ. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Nhóm hồi cứu 
Gồm 28 bệnh nhân, thời gian từ tháng 10.2004 

đến 11.2005. Nhóm này chúng tôi thu thập số liệu 
qua nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, đánh giá kết quả xa, so 
sánh qua ảnh lưu trữ. 

2.2. Nhóm tiến cứu 
Nhóm bệnh nhân tiến cứu, mô tả gồm 8 bệnh 

nhân, thời gian từ tháng 12.2005 đến 9.2006. Nhóm 
này chúng tôi thu thập số liệu bằng cách, khám theo 
dõi bệnh nhân trực tiếp, trước mổ, trong mổ và sau 
mổ, đánh giá kết quả xa 6 tháng sau mổ. 

3. Các phương pháp tạo hình bằng tổ chức tại 
chỗ 

3.1. Vạt ngẫu nhiên 
Vạt dồn đẩy: Tạo một vạt da thẳng góc với trục 

khuyết lớn, bóc tách, đẩy tới để đóng khuyết tổ chức 
sẽ có kiểu tạo hình chữ U. Dạng vạt này hay được áp 
dụng ở vùng trán, má, cổ  

Vạt chuyển: Khoảng cách từ chân nuôi đến đỉnh 
vạt phải bằng khoảng cách từ chân vạt đến điểm xa 
nhất của khuyết da 

Vạt xoay trượt: Dạng vạt này hay được áp dụng để 
tạo hình các khuyết da đầu có kích thước trung bình 
trở xuống  

3.2. Các vạt có trục mạch 
Vạt trán bên để tạo hình khuyết tổ chức ở vùng 

má, vạt da mang tóc để tạo hình lông mày. Vạt trán 
giữa để tạo hình khuyết tổ chức vùng mũi, vạt có tóc 
để tạo hình lông mày. Vạt Abbé – Estlander để tạo 
hình khuyết tổn ở bờ môi đối diện. Vạt dưới cằm để 
tạo hình khuyết tổ chức ở mặt  

4. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả 
Màu sắc của vạt so với da xung quanh. 
Màu sắc tương đồng: 2 điểm 
Màu sắc khác biệt ít: 1 điểm 
Màu sắc khác biệt nhiều: 0 điểm 
Mật độ vạt da. 
Mềm mại: 2 điểm 
Hơi chắc: 1 điểm 
Chắc, sơ sẹo: 0 điểm 
Độ dày vạt . 
Độ dày phù hợp với da xung quamh: 2 điểm 
Dày hoặc mỏng ít so với da xung quanh: 1 điểm 
Quá dày hoặc quá mỏng: 0 điểm 
Tình trạng sẹo nơi nhận. 
Sẹo mềm, phẳng, hẹp: 2 điểm 
Sẹo to, gờ cao hoặc lõm xuống: 1 điểm 
Sẹo lồi, quá phát, nhăn nhóm: 0 điểm 
Khả năng che phủ nơi nhận vạt. 
Che phủ kín hoàn toàn: 2 điểm 
Che phủ ≥ 4/5 khuyết tổ chức: 1 điểm 
Che phủ < 4/5 khuyết tổ chức: 0 điểm 
Nơi cho vạt. 
Nếu là ghép da. 
Mảnh ghép da che phủ kín tổn khuyết, màu sắc 

khác biệt ít so với da xung quanh: 1 điểm 
Mảnh ghép da che phủ kín tổn khuyết, màu sắc 

khác biệt nhiều so với da xung quanh: 0 điểm 
Nếu khâu trực tiếp. 
Sẹo tốt: 2 điểm 
Sẹo trung bình: 1 điểm 
Sẹo kém: 0 điểm 
Biến dạng thứ phát. 
Không gây biến dạng thứ phát: 1 điểm 
Có biến dạng thứ phát: 0 điểm 
Đánh giá kết quả xa 
Tốt: 12 – 13 điểm 
Khá: 10 - 11 điểm 
Trung bình: 7 - 9 điểm 
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Kém: ≤ 6 điểm 
5. Xử lý số liệu nghiên cứu 
Các số liệu được nghi trong hồ sơ và xử lý bằng 

chương trình SPSS 10.0. 
Đối chứng kết quả qua ảnh trước và sau mổ. 
kết quả nghiên cứu 
Từ tháng 10 năm 2004 đến 9 năm 2006 chúng tôi 

đã tạo hình khuyết tổ chức da vùng mặt bằng vạt tại 
chỗ cho 36 bệnh nhân.  

1. Thời gian theo dõi: ngắn nhất là 1 tháng, dài 
nhất là 23 tháng, trung bình là 10,28 tháng. 100% 
bệnh nhân còn sống tính đến tháng 9.2006. 

2. Kích thước khuyết tổ chức: lớn nhất là 8 cm, 
nhỏ nhất là 1,33 cm, trung bình là 3,17 cm. 

3. Vị trí khuyết tổ chức và loại vạt 
Bảng 1. Vị trí khuyết tổ chức và và loại vạt 

Vị trí khuyết da 

Loại vạt 
Trán 

Góc 
mắt 

trong 

Mũi 
+ 

Má 
Mũi Má Môi Đầu 

Tổng 

Vạt dồn đẩy 4  1  5   10 
Vạt chuyển    5 4 1  10 
Vạt kết hợp   5  3 1 1 10 

Vạt đảo 1 1    1  3 
Vạt trán giữa   1 2    3 

Tổng 5 1 7 7 12 3 1 36 
Nhận xét: Mỗi loại vạt được sử dụng ở nhiều vị trí 

khác nhau. Vạt dồn đẩy chủ yếu sử dụng ở vùng má, 
trán. Vạt chuyển được sử dụng ở vùng mũi, má và môi. 

4. Kích thước khuyết tổ chức và loại vạt 
Bảng 3. Kích thước khuyết tổ chức và loại vạt 

Kích thước khuyết tổ 
chức (cm) Loại vạt 

< 2   
Tổng Tỷ lệ 

(%) 

Vạt dồn đẩy 3 7  10 27,8 
Vạt chuyển  10  10 27,8 
Vạt kết hợp  6 4 10 27,8 

Vạt đảo 2 1  3 8,3 
Vạt trán giữa  3  3 8,3 

Tổng 5 27 4 36 100 
Nhận xét: Các vạt được sử dụng với kích thước 

khuyết tổ chức < 5 cm có 32 trường hợp chiếm 
88,89%. 

5. Xử lý nơi cho vạt: Đa số các trường hợp là 
đóng da trực tiếp, có 4 khuyết tổn sau lấy vạt trán 
giữa thì có 3 trường hợp sử dụng vạt dồn đẩy dạng O 
– T để đóng kín khuyết tổ chức, một trường hợp vừa 
sử dụng vạt dồn đẩy vừa ghép da. 

6. Biến chứng 
Biến chứng của phẫu thuật gồm: Nhiễm trùng 1 

(6,25%), bong thượng bì và hoại tử một phần đầu xa 
vạt 3 (7,32%), biến dạng môi 1 (6,25%), biến dạng 
mũi 5 (31,25%), lộn mi dưới trái 1 (6,25%), tổn thương 
nhánh trán thần kinh VII phải 1 (6,25%), vạt quá dầy 
1 (6,25%), biến dạng rãnh mũi má 3 (7,32%). 

7. Kết quả: Tốt 18 (54,45%), khá 10 (30,3%), 
trung bình 2 (6,1%), kém 3 (9,1%). Có 3 vạt kết hợp 
được đánh giá là kém vì có sẹo xấu, có biến dạng thứ 
phát, che phủ ≤ 4/5 khuyết tổ chức.  

bàn luận 
1. Kích thước khuyết tổ chức. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi kích thước khuyết 

tổ chức lớn nhất là 8 cm đường kính, nhỏ nhất là 1,33 
cm, trung bình là 3,17 cm.  

2. Vạt dồn đẩy  
Chúng tôi có 10 trường hợp sử dụng vạt dồn đẩy, 

chiếm 27,8%. Vạt dồn đẩy gồm các dạng vạt dồn đẩy 
kiểu chữ U, vạt dồn đẩy kiểu chữ H.  

Theo Marwali Harahap (1988) [6] thì việc sử dụng 
vạt dồn đẩy phụ thuộc vào độ chun giãn của da, do 
đó nó thích hợp với người cao tuổi. Bệnh nhân của 
chúng tôi có tới 69,4% là trên 60 tuổi, do đó rất thích 
hợp để sử dụng loại vạt này. Theo Anthony P Sclafani 
(2006) [4] thì vạt dồn đẩy được chỉ định cho khuyết tổ 
chức ở trán, đầu, mi mắt và môi trên. Chúng tôi đã sử 
dụng loại vạt này để tạo hình các khuyết tổ chức ở 
trán, má, cho kết quả khả quan. 

3. Vạt chuyển. 
Vạt chuyển là loại vạt được chuyển qua vùng da 

lành kế cận để che phủ khuyết da kế cận. Chúng tôi 
có 10 trường hợp chiếm 27,8%.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi dạng vạt này 
được sử dụng dưới hai hình thức là cuống nuôi dưới 
để tạo hình khuyết tổ chức ở vùng má - góc mép, 
cuống nuôi trên để tạo hình khuyết tổ chức ở mũi, má. 
Có 3 trường hợp khuyết vùng mũi thì có một trường 
hợp kích thước thương tổn là 2,5 cm, mất hơn 1/2 sụn 
cánh mũi, đã sử dụng vạt chuyển vùng rãnh mũi má 
có chiều rộng vạt là 2,2 cm. Hậu quả là bị biến dạng 
cánh mũi và rãnh mũi má. Nguyên nhân là: tổ chức 
phần mềm vùng má chun giãn kém ; bóc tách để 
đóng khuyết thứ phát chưa tốt; không phục hồi được 
sụn cánh mũi ; chiều rộng vạt (2,2 cm) quá lớn. Hai 
trường hợp còn lại đều cho kết quả khả quan. 

Vạt chuyển vùng rãnh mũi má để tạo hình khuyết 
tổ chức vùng má: Một trường hợp khuyết tổ chức ở 
vùng một có kích thước là 2 cm.  

Vạt chuyển vùng má: có hai bệnh nhân với hai 
khuyết tổ chức ở vùng một. Kích thước khuyết tổ chức 
là 2,8 cm và 3 cm. Các khuyết này được tạo hình 
bằng vạt chuyển vùng má. Nói chung thì kết quả khá 
cho cả hai vạt, sẹo nơi cho vạt kém thẩm mỹ do 
không nằm theo nếp nhăn tự nhiên.  

Phải chăng khuyết tổ chức ở vùng má và mũi có 
chiều rộng ≤ 2,1 cm đều có thể sử dụng được các vạt 
chuyển để tạo hình khuyết tiên phát và đóng kín trực 
tiếp khuyết thứ phát, nhưng kém thẩm mỹ nơi cho vạt. 

Vạt chuyển vùng thái dương: vạt chuyển vùng thái 
dương có 1 bệnh nhân. Vị trí khuyết tổ chức ở vùng 
ngoài mi dưới. Kích thước khuyết tổ chức là 2,3 cm. 
Vạt thái dương dễ dàng phủ kín khuyết tổ chức và cho 
kết quả rất tốt cả nơi cho và nơi nhận. 

Một bệnh nhân có khuyết tổ chức ở vùng ngoài 
môi trên trái, độ sâu tới lớp cơ vòng môi trên, kích 
thước khuyết tổ chức là 3,4 cm, được tạo hình bằng 
vạt chuyển từ vùng cằm-cổ-má có cuống nuôi và cắt 
cuống vạt sau 13 ngày. Mặc dù có bong thượng bì và 
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hoại tử < 1/3 đầu xa của vạt nhưng kết quả cuối cùng 
vẫn khả quan.  

Vạt chuyển giữa hai lông mày: Sau khi nghiên cứu 
11 bệnh nhân có sử dụng vạt chuyển giữa hai cung 
lông mày để tạo hình khuyết tổ chức (sau khi loại bỏ 
ung thư da) ở góc mắt trong Timm A (2002) [7] kết 
luận rằng: vạt chuyển giữa hai cung lông mày cho kết 
quả tốt cả về thẩm mỹ và chức năng. Vạt dạng này có 
thể được sử dụng để tạo hình khuyết tổ chức ở góc 
mắt trong có kích thước 30x25 mm. Chúng tôi có 1 
trường hợp sử dụng vạt chuyển giưã hai lông mày để 
tạo hình khuyết tổ chức vùng gốc mũi – góc mắt trong 
trái, kích thước khuyết da là 2 cm đường kính. Nơi cho 
vạt được đóng da trực tiếp, khoảng cách giữa hai 
cung lông mày gần như bình thường. Có lẽ, do kỹ 
thuật của chúng tôi chưa tốt nên vạt chỉ phù hợp về 
màu sắc mà không phù hợp về cấu trúc vì sau mổ 
làm mất cân đối hai bên gốc mũi do vạt dầy. 

Vạt chuyển kép : có một trường hợp (chiếm 2,8%) 
với kích thước khuyết tổ chức là 2 cm. Khuyết này 
được tạo hình bằng vạt kép cho kết quả tốt .  

4. Vạt kết hợp. 
Khuyết tổ chức ở cả hai vùng giải phẫu:  
Vùng mũi – má: có 5 trường hợp. Khuyết có kích 

thước lớn nhất là 6 cm đường kính, nhỏ nhất là 2,5 cm 
đường kính, trung bình là 4,28 cm. Có 4 trường hợp 
được tạo hình bằng vạt dồn đẩy vùng má + ghép da 
tự do vùng mũi, một trường hợp sử dụng vạt đẩy vùng 
má + vạt trán giữa.  

Với khuyết dạng như thế này thì Andrew Jacono 
(2005) [3] sử dụng vạt dồn đẩy vùng má để tạo hình 
khuyết tổ chức thuộc đơn vị má, còn khuyết tổ chức 
vùng mũi được tạo hình bằng vạt trán giữa.  

Chúng tôi có một trường hợp sử dụng vạt dồn đẩy 
vùng má kết hợp với vạt trán giữa cho kết quả tốt. Hai 
trong 4 trường hợp sử dụng vạt dồn đẩy kết hợp với 
ghép da cho kết quả kém. Vậy, có thể việc sử dụng vạt 
trán giữa kết hợp với vạt dồn đẩy vùng má là hợp lý. 

Trán - thái dương trái: khuyết vùng này có kích 
thước 4,1 cm đường kính. Sau khi sử dụng vạt dồn đẩy 
vùng trán khuyết còn 3,1 cm đường kính, được chúng 
tôi tạo hình bằng vạt chuyển từ vùng da đầu mang tóc. 
Theo Trần Thiết Sơn 2005 [2] thì chỉ cần đến các phẫu 
thuật tạo hình kinh điển cho khuyết da đầu < 50 cm2. 
Kích thước khuyết da đầu trong nghiên cứu của chúng 
tôi là 3,1 cm (7,54 cm2), đã được đóng kín cả nơi nhận 
vạt và nơi cho vạt trong một thì phẫu thuật.  

Khuyết có kích thước lớn  
Khuyết toàn bộ hơn 1/2 môi trên trái: lộ xương 

hàm trên, kích thước khuyết tổ chức là 6,2 cm đường 
kính. Chúng tôi sử dụng vạt dồn đẩy từ môi trên phải 
sang trái. Khuyết tổ chức còn lại 3,7 cm đường kính 
được tạo hình bằng vạt Eslander từ môi dưới trái. 

Một trường hợp ở vùng má 3 có kích thước khuyết 
tổ chức 8 cm đường kính (8x7,5 cm), chúng tôi đã kết 
hợp dồn đẩy từ trên vùng 1 xuống, từ vùng 2 vào 
trong và xoay trượt từ vùng cổ - má lên trên để đóng 
kín khuyết tổ chức rất rộng này. 

Khuyết khó sử dụng một vạt: một khuyết tổ chức ở 
vùng má góc mép phải có kích thước 3 cm đường kính, 

và một khuyết tổ chức ở vùng má dưới góc mắt ngoài 
có kích thước khuyết tổ chức là 4 cm đường kính. Mỗi 
khuyết được tạo hình bằng vạt dồn đẩy kết hợp với vạt 
chuyển. Hai trường hợp này cho kết quả khá.  

. Vạt đảo cuống nuôi dưới da 
Có ba trường hợp chiếm 8,3%. Vạt đảo cuống 

nuôi dưới da là một dạng vạt da được nuôi dưỡng 
bằng cuống dưới da với mạng mạch máu cấp một, vì 
vậy kích thước vạt chỉ được phép ở mức ≤ 3 cm [1] 
(trừ trường hợp hợp vạt đảo cuống nuôi dưới da là 
mạch máu).  

Vùng trán: Có một vạt đảo cuống dưới da ở vùng 
trán bên phải đã tạo ra sẹo rõ vì cắt ngang các nếp 
nhăn tự nhiên.  

Góc mắt trong và mi mắt: có một trường hợp, kích 
thước khuyết tổ chức là 4 cm, chúng tôi đã sử dụng 
vạt đảo cuống nuôi dưới da ở vùng giữa hai cung lông 
mày để tạo hình khuyết da cho kết quả khả quan cả 
nơi nhận và nơi cho.  

Vùng môi: Một bệnh nhân có khuyết da ở sát rãnh 
mũi má phải, độ sâu đến lớp mỡ, kích thước 1,8 cm 
đường kính, được tạo hình bằng vạt đảo cuống dưới 
da ở ngay rãnh mũi má, cho kết quả khá.  

Vùng mũi: có 2 trường hợp. Khuyết tổ chức ở vùng 
đầu mũi có kích thước 2,5 cm và 2 cm. Cả hai khuyết 
này đều mất một phần sụn vách mũi và sụn cánh 
mũi. Chúng tôi sử dụng vạt trán giữa để tạo hình 2 
khuyết này. Mặt trong vạt được ghép da tự do.  

Vùng mũi – má: có một trường hợp với khuyết tổ 
chức 5 cm, được tạo hình bằng vạt trán giữa cho cả 
hai đơn vị mũi, má. 

Vạt trán giữa cho kết quả về sức sống tốt, ít phù 
hợp về màu sắc, gây biến dạng cánh mũi 2 trong 3 
bệnh nhân.  

Xử lý nơi cho vạt: đại đa số các trường hợp là 
đóng da trực tiếp, chỉ có 3 trường hợp sử dụng vạt 
dồn đẩy dạng O – T, một trường hợp sử dụng vạt dồn 
đẩy kết hợp với ghép da tự do. 

5. Biến chứng của phẫu thuật  
Chúng tôi gặp 3 trường hợp bong thượng bì và 

hoại tử ≤ 1/3 đầu xa vạt da, 2 bệnh nhân có sử dụng 
vạt dồn đẩy và một bệnh nhân sử dụng vạt chuyển từ 
vùng má cằm cổ. Về nguyên nhân có thể do tuổi già 
nên sự nuôi dưỡng cho vạt kém, một vạt vùng trán 
phải sử dụng vạt đẩy có tỷ lệ dài rộng là 8/4. vạt đẩy 
vùng má thì quá căng do khuyết tổ chức quá lớn (6 
cm), vạt chuyển vùng cổ cằm má che phủ khuyết tổ 
chức môi trên có cuống nuôi nhỏ. Tuy nhiên vạt 
chuyển và vạt dồn đẩy chữ H thì biến chứng này 
không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xa.  

Lộn mi dưới trái: có một bệnh nhân, do thiết kế vạt 
không hợp lý (kích thước vạt nhỏ hơn kích thước 
khuyết tổ chức). 

Tổn thương nhánh trán thần kinh VII phải làm mất 
nhăn trán phải. Có thể do phẫu tích vạt đảo cuống 
nuôi dưới da làm tổn thương thần kinh. 

Vạt quá dầy: Vạt giữa hai cung lông mày, làm mất 
cân đối hai bên gốc mũi. 
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Nhiễm trùng: nhiễm trùng gặp ở bệnh nhân 
chuyển vạt Estlander.  

6. Kết quả 
Tốt 18 (54,5%), khá 10 (30,3%), trung bình 2 

(6,1%), kém 3 (9,1%). Có 3 vạt kết hợp được đánh giá 
là kém vì có sẹo xấu, có biến dạng thứ phát, che phủ 
≥ 4/5 khuyết tổ chức.  

kết luận 
Các khuyết tổ chức sau khi loại bỏ ung thư tế bào 

đáy bằng phẫu thuật Mohs có đường kính lớn nhất là 
8 cm, nhỏ nhất là 1,3 cm, trung bình là 3,17 cm. 
Khuyết tổ chức có thể phục hồi bằng các vạt tại chỗ 
dưới dạng vạt dồn đẩy, vạt chuyển, vạt kết hợp, vạt 
có trục mạch. 

Vạt đã được sử dụng là vạt dồn đẩy (27,8%) nhằm 
tạo hình các khuyết tổ chức có kích thước từ 1,3 – 4,3 
cm đường kính, ở trán (11,1%), má (13,9%) và mũi - 
má (2,8%). 

Vạt chuyển (27,8%) để tạo hình các khuyết tổ 
chức có kích thước từ 1,6 – 3 cm đường kính, ở mũi 
(13,9%), má (11,1%), môi (2,8%). 

Vạt kết hợp (27,8%) để tạo hình khuyết tổ chức 
lớn (từ 6,2 – 8 cm đường kính, chiếm 5,6%), khuyết tổ 
chức ở cả hai vùng giải phẫu (16,7%), khuyết khó sử 
dụng một vạt (5,6%). 

Vạt đảo cuống nuôi dưới da (8,3%) để tạo hình 
các khuyết có kích thước từ 1,3 – 4 cm đường kính ở 
môi trên, trán, góc mắt trong. 

Vạt trán giữa (8,3%) để tạo hình các khuyết có 
kích thước từ 2 – 5 cm đường kính ở mũi (5,6%), mũi – 
má (2,8%). 

Kết quả xa: tốt 18 (54,5%), khá 10 (30,3%), trung 
bình 2 (6,1%), kém 3 (9,1%).  

Biến chứng của phẫu thuật gồm: bong thượng bì 
và hoại tử ≤ 1/3 vạt (8,3%). Biến dạng môi, mũi, rãnh 
mũi má (13,89%) cần sửa lại sau 6 tháng. 

Tạo hình khuyết da vùng mặt bằng vạt tại chỗ cho 
kết quả khả quan.  
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NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH  

HÌNH THÁI PHỔ DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG  
TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THAI NHI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT 

 
Trần Danh Cường - Trường Đại học Y Hà Nội 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tiền sản giật (TSG) là một hội chứng bệnh lý phức 

tạp do thai nghén gây ra, thường xảy ra vào nửa sau 
của thai kì. Tỷ lệ mắc bệnh thay đổi tùy theo từng khu 
vực trên thế giới. ở Pháp (1995) theo Uzan là 5% [10]. 
ở Việt Nam, theo Ngô văn Tài (2001) là 4% [5], Tiền 
sản giật có thể gây những biến chứng nặng nề cho 
người mẹ như: sản giật, rau bong non, rối loạn đông 
máu, suy gan, suy thận, chảy máu và phù phổi cấp[6]. 
Đối với thai nhi có thể: thai chậm phát triển trong tử 
cung, suy thai,thai chết lưu, TSG cũng là một trong 
những nguyên nhân làm tăng tỉ lệ bệnh tật, di chứng về 
thần kinh, vận động và trí tuệ cho trẻ sau này [5] .  

Để phát hiện những biến chứng do TSG gây ra đối 
với người mẹ, thai nhi, người ta đã sử dụng nhiều 
phương pháp thăm dò khác nhau, trong số đó phương 
pháp siêu âm Doppler thăm dò tuần hoàn mẹ - con 

được coi là một trong những phương pháp thăm dò 
không can thiệp có giá trị nhất hiện nay. [2, 3] .  

Tại Việt Nam phương pháp này cũng được sử 
dụng một cách khá phổ biến trong một vài năm gần 
đây. Đã có một số nghiên cứu đánh giá vai trò của 
hiệu ứng Doppler trong thăm dò tuần hoàn mẹ con 
qua đó tiên đoán tình trạng thai nhi trong tử cung 
thông qua thăm dò mạch máu của mẹ và thai như. 
Tuy nhiên trong TSG thì chưa có tác giả nào nghiên 
cứu. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 
nhằm mục tiêu “Xác định mối tương quan giữa hình 
thái phổ Doppler mạch tử cung với tình trạng bệnh lý 
TSG của người mẹ và tình trạng sức khỏe của thai”. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. Thai phụ được chẩn đoán và điều trị 

TSG tại khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ sản Trung 


